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QUY ĐỊNH
đấu thầu trông giữ xe đạp, xe máy

của trường đại học sư phạm Hà Nội

Áp dụng từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/12/2013)

Điều 1: Đối tượng được tham gia đấu thầu


1. Các tập thể, cá nhân cán bộ, công chức, viên chức (kể cả hợp đồng dài hạn) thuộc Trường ĐHSP Hà Nội;


2. Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân, có tài khoản, con dấu riêng, có đăng ký kinh doanh phù hợp với lĩnh vực dịch vụ trông giữ xe;
Những tập thể, cá nhân đã tham gia trông giữ xe tại Trường ĐHSP Hà Nội mà vi phạm nội quy hoặc bị chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thì không được tham gia đấu thầu, không được hợp tác với người khác hoặc tổ chức khác để đấu thầu.
Điều 2: Thời gian trông giữ xe đạp, xe máy

1. Các nhà xe mở cửa từ 5h30 đến 22h00 hàng ngày, kể cả ngày lễ, ngày thi của tất cả các hệ đào tạo. Việc tổ chức trông giữ xe trong các kỳ thi tuyển sinh theo quy định cụ thể của nhà trường để đảm bảo quy chế thi.


2. Trong trường hợp đặc biệt, bãi xe phải ngừng hoạt động (sắp xếp, quy hoạch, xây dựng, sửa chữa, vi phạm hợp đồng) thì hợp đồng sẽ được thanh lý vô điều kiện trước thời hạn theo quyết định của nhà trường. Chủ thầu trông giữ xe phải thanh toán các khoản quy định tính đến ngày ngừng hoạt động.

Điều 3: Quyền lợi của người trúng thầu trông giữ xe


1. Chủ động lên kế hoạch và tổ chức trông giữ xe theo đúng quy định. Được hợp đồng với người lao động phối hợp tham gia trông giữ xe. Danh sách, hồ sơ lý lịch của người hợp tác phải được nhà trường đồng ý. Được lực lượng bảo vệ nhà trường can thiệp và giúp đỡ khi cần thiết.


2. Được thu tiền từ bán vé gửi xe với giá vé cụ thể như sau:

a) Vé tháng: giá 20.000 đ/vé xe đạp/tháng; giá 30.000 đ/vé xe máy/tháng. áp dụng cho học viên, sinh viên, học sinh của các hệ đào tạo. 
b) Vé ngày:

- áp dụng cho học viên, sinh viên, học sinh không mua vé tháng. Gửi xe cho đến trước 18h hàng ngày: 500đ/vé xe đạp/lần gửi; 1000 đ/vé xe máy/lần gửi. Gửi xe sau 18h  hàng ngày: 1000đ/vé xe đạp; 2000 đ/vé xe máy.
- Các đối tượng khác gửi xe thì thu theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.
- Được áp dụng chế độ thu tiền đối với người làm mất vé gửi xe để làm lại vé mới với mức 5.000đ/1 vé xe đạp; 10.000đ/1 vé xe máy và tạm giữ xe để xác minh giải quyết. Nếu phát hiện có trường hợp gian lận, người trông xe có quyền báo Phòng Bảo vệ, Phòng Quản trị hoặc/và các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Điều 4: Trách nhiệm của người trông giữ xe


1. Không thu tiền của cán bộ, công chức, viên chức Trường ĐHSP Hà Nội gửi xe tại nhà xe (trừ gửi vé tháng tại Ký túc xá). Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức xuất trình Thẻ cán bộ, công chức, viên chức do trường cấp hoặc giấy tờ tùy thân khi cần thiết.


2. Phải phát vé cho người gửi xe, chịu trách nhiệm bảo quản xe. Nếu để mất hoặc hỏng xe phải bồi thường theo giá trị thực tế do hai bên thoả thuận. Trong trường hợp hai bên không thống nhất, việc định giá đền bù sẽ do nhà trường quyết định và hai bên (người trông giữ xe và người gửi xe) phải chấp hành.


3. Phải niêm yết công khai giá vé và bán vé đúng giá quy định. Vé tháng được tính theo tháng, bán vào mọi thời điểm trong tháng.

4. Nhân viên trông giữ xe phải mặc đồng phục, đeo phù hiệu có ghi tên và ảnh của người làm nhiệm vụ do nhà trường xác nhận. Thái độ phục vụ phải lịch sự, tôn trọng người gửi xe, ứng xử văn hóa. Nghiêm cấm các hành vi gây khó khăn, xúc phạm, xô sát với người gửi xe. Nếu vi phạm sẽ bị đình chỉ hợp đồng.


5. Phải đảm bảo an ninh, an toàn phòng chống cháy nổ và giữ vệ sinh, cảnh quan khu vực bãi xe, nhà xe. Nếu vi phạm quy định này thì chịu mức phạt:

+ Vi phạm lần thứ nhất: 
Phạt 1.000.000đ

+ Vi phạm lần thứ hai: 
Phạt 2.000.000đ

+ Vi phạm lần thứ ba: 
Phạt 3.0000.000 và Đình chỉ hợp đồng.


6. Phải nộp tiền thế chấp tương đương với 03 tháng số tiền ký hợp đồng. Số tiền này được giữ ở phòng Kế hoạch Tài chính nhà trường trong suốt thời gian hợp đồng có giá trị. Tiền thế chấp sẽ được sử dụng trả bù vào tiền thầu hàng tháng hoặc đền bù do mất mát xe mà người trông xe không thực hiện theo quy định.


7. Mọi chi phí cho việc trông giữ xe do chủ thầu chịu trách nhiệm.


8. Chủ thầu phải nộp tiền theo từng tháng tại phòng Kế hoạch Tài chính. Thời gian nộp tiền không chậm quá 5 ngày sau khi kết thúc tháng. Quá thời gian quy định này, tiền thế chấp được dùng để trả vào tiền thầu trông xe và hợp đồng trông xe được chấm dứt.


9. Mỗi năm (12 tháng), người giữ xe được miễn 1,5 tháng tiền nộp thầu để trừ vào thời gian nghỉ hè, nghỉ tết, nghỉ thi học kỳ.

10. Trên cơ sở hiện trạng về cơ sở vật chất và tình hình cụ thể của các bãi xe, người giữ xe không được đòi hỏi gì thêm và có trách nhiệm giữ gìn cơ sở vật chất được giao. Không được tổ chức làm thêm bất cứ việc gì trong khu vực trông giữ xe ngoài nhiệm vụ trông giữ xe đạp, xe máy. Không được ăn ở hay ngủ lại ở nhà xe ngày. Bố trí nhân viên thường trực làm việc 24/24 tại nhà xe 24/24.

 
Điều 5: Địa điểm và phương thức đấu thầu


1. Gói thầu  gồm các nhà xe:

a) Nhà xe Hiệu bộ;
b) Nhà xe phía Đ«ng giảng đường C;
c) Nhà xe D1;
d) Nhà xe A2;
e) Nhà xe K1.
2. Phương thức đấu thầu:
Đấu thầu rộng rãi.

Điều 6: Thủ tục liên quan đến đấu thầu


1. Người tham gia đấu thầu phải mua Hồ sơ dự thầu 1.000.000đ (Một triệu đồng), nộp Hồ sơ dự thầu kèm bảo lãnh dự thầu là 10.000.000đ (mười triệu đồng). Sau khi thông báo kết quả đấu thầu, đơn vị hoặc cá nhân không trúng thầu sẽ được trả lại tiền bảo lãnh. Người trúng thầu sẽ được trả lại tiền bảo lãnh dự thầu sau khi đã ký hợp đồng theo giá trị trúng thầu. Khi người trúng thầu nhận được thông báo trúng thầu mà không đến làm thủ tục ký hợp đồng, nộp tiền hoặc chúng minh tài sản thế chấp thực hiện hợp đồng thì coi như tự ý bỏ cuộc và không được hoàn lại số tiền bảo lãnh 10.000.000đ (mười triệu đồng).


2. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu

a) Tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật: sử dụng thang điểm 100 để đánh giá, bao gồm các nội dung sau đây: 

- Kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu. Tỷ lệ điểm đối với nội dung này quy định bằng 40% tổng số điểm; 

- Giải pháp và phương pháp luận đối với yêu cầu của gói thầu (Trình bày bằng văn bản toàn bộ tổ chức, hoạt động, cơ chế thu chi,....). Tỷ lệ điểm đối với nội dung này quy định bằng 40% tổng số điểm;

- Nhân sự của nhà thầu để thực hiện gói thầu. Tỷ lệ điểm đối với nội dung này quy định bằng 20% tổng số điểm. 

Hồ sơ dự thầu có điểm về mặt kỹ thuật không thấp hơn mức điểm yêu cầu tối thiểu là 80 điểm thì được coi là đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật.

b) Tiêu chuẩn đánh giá về mặt tài chính:

Sử dụng thang điểm 100 thống nhất với thang điểm về mặt kỹ thuật. Điểm tài chính đối với từng hồ sơ dự thầu được xác định như sau:




           
              P đang xét 
       Điểm tài chính  =  
   

    (của hồ sơ dự thầu đang xét)            P cao nhất x 100      

Trong đó: 

P cao nhất: giá dự thầu cao nhất sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch trong số các nhà thầu đã vượt qua đánh giá về mặt kỹ thuật.

P đang xét: giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch của hồ sơ dự thầu đang xét.

Hồ sơ đề xuất tài chính hợp lệ: có mức đề xuất tài chính bằng hoặc cao hơn sàn.

c) Tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp:

- Tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp được xây dựng trên cơ sở tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật và về mặt tài chính, trong đó tỷ trọng điểm về mặt kỹ thuật là 40% tổng số điểm và tỷ trọng điểm về mặt tài chính là 60% tổng số điểm;

- Điểm tổng hợp đối với một hồ sơ dự thầu được xác định theo công thức sau:

Điểm tổng hợp = Đkỹ thuật  x (K%) + Đtài chính  x (G%)

Trong đó: 


+ K%: tỷ trọng điểm về mặt kỹ thuật (quy định trong thang điểm tổng hợp).

+ G%: tỷ trọng điểm về mặt tài chính (quy định trong thang điểm tổng hợp).

+ Đkỹ thuật : là số điểm của hồ sơ dự thầu được xác định tại bước đánh giá về mặt kỹ thuật theo quy định tại điểm a khoản này.

+ Đtài chính : là số điểm của hồ sơ dự thầu được xác định tại bước đánh giá về mặt tài chính theo quy định tại điểm b khoản này.

 3. Đánh giá hồ sơ dự thầu
3.1. Đánh giá sơ bộ 

a) Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất kỹ thuật theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu: 

- Tính hợp lệ của đơn dự thầu. Đơn dự thầu phải được điền đầy đủ và có chữ ký của người đại diện hợp pháp của nhà thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Đối với nhà thầu liên danh, đơn dự thầu phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký, trừ trường hợp trong văn bản thoả thuận liên danh có quy định các thành viên trong liên danh uỷ quyền cho thành viên đứng đầu liên danh ký đơn dự thầu; 

- Tính hợp lệ của thoả thuận liên danh. Trong thoả thuận liên danh phải phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn, khối lượng công việc phải thực hiện và giá trị tương ứng của từng thành viên trong liên danh, kể cả người đứng đầu liên danh và trách nhiệm của người đứng đầu liên danh, chữ ký của các thành viên, con dấu (nếu có);
- Đối với cơ quan, doanh nghiệp ngoài trường phải có các loại giấy tờ hợp lệ theo yêu cầu: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư, quyết định thành lập; Giấy đăng ký hoạt động hợp pháp; chứng chỉ chuyên môn phù hợp;

- Số lượng Hồ sơ bản chính: 1 bản; số lượng Hồ sơ bản photo copi 4 bản;

- Các phụ lục, tài liệu kèm theo hồ sơ dự thầu.

b) Loại bỏ hồ sơ dự thầu không đáp ứng yêu cầu.

3.2. Đánh giá chi tiết

- Đánh giá về mặt kỹ thuật: 

Đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật được quy định trong hồ sơ mời thầu. Nhà trường phê duyệt danh sách các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật để thực hiện đánh giá về mặt tài chính. 

- Đánh giá về mặt tài chính:

Mở công khai hồ sơ dự thầu của các nhà thầu. Biên bản mở hồ sơ đề xuất tài chính bao gồm các thông tin chủ yếu sau đây:

+ Tên nhà thầu;

+ Số lượng bản gốc, bản chụp hồ sơ;

+ Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu;

+ Các thông tin khác có liên quan.

Sau khi mở thầu, bên mời thầu phải ký xác nhận vào từng trang bản gốc hồ sơ đề xuất tài chính của từng hồ sơ dự thầu và quản lý theo chế độ quản lý hồ sơ “mật”. Việc đánh giá về mặt tài chính được tiến hành theo bản chụp, nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính chính xác và phù hợp giữa bản gốc và bản chụp cũng như về niêm phong hồ sơ đề xuất tài chính. Việc đánh giá về mặt tài chính căn cứ theo tiêu chuẩn đánh giá về mặt tài chính nêu trong hồ sơ mời thầu.  

- Đánh giá tổng hợp: 

Đánh giá tổng hợp về mặt kỹ thuật và về mặt tài chính theo tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp quy định trong hồ sơ mời thầu. Nhà thầu có điểm tổng hợp cao nhất được nhà trường phê duyệt xếp thứ nhất và được mời vào thương thảo hợp đồng. Nếu có hai hay nhiều nhà thầu bằng điểm nhau thì ưu tiên theo thứ tự: các tập thể trong trường; cán bộ, công chức, viên chức nhà trường có thâm niên trông giữ xe; các tập thể, đơn vị ngoài trường; ngoài ra thì tổ chức bốc thăm. Nếu nhà thầu trúng thầu cao nhất bỏ cuộc thì nhà trường mời lần lượt các nhà thầu có mức điểm tiếp sau để thương thảo hợp đồng theo giá do trường ấn định. Nếu không chọn được nhà thầu nào để ký hợp đồng thì tổ chức đấu thầu hoặc chào giá lại.
Điều 8: Quy định về thời gian tổ chức đấu thầu


1. Thông báo kế hoạch, quy định đấu thầu từ ngày 24/12/2012.

2. Nộp đơn tham gia dự thầu và mua hồ sơ mời thầu từ ngày 24/12/2012 đến trước 15h30 ngày 27/12/2012, giá 1.000.000đ/bộ
3. Nộp hồ sơ dự thầu, lệ phí dự thầu và tiền bảo lãnh dự thầu (10.000.000đ)                tại phòng Quản trị từ ngày 24/12/2012 đến trước 15h30 ngày 27/12/2012.


4. Mở thầu vào 16h00 ngày 27/12/2012 tại Phòng họp tầng 5 nhà Hành chính Hiệu bộ- Trường ĐHSP Hà Nội.


5. Công bố kết quả đấu thầu: ngày 28/12/2012 tại Phòng Quản trị.


6. Thời gian ký hợp đồng và nộp tiền thế chấp: trước 16h00 ngày 28/12/2012.


7. Triển khai thực hiện hợp đồng: 01/01/2013 đến 31/12/2013.

Điều 9: Trách nhiệm thực hiện


1. Người trúng thầu phải ký hợp đồng theo quy định và cam kết thực hiện đúng hợp đồng đã ký. Nếu chưa hết thời gian hợp đồng mà người trúng thầu tự ý huỷ hợp đồng thì sẽ không được hoàn lại tiền bảo lãnh thực hiện hợp đồng. Nếu hết thời hạn hợp đồng mà trường chưa tổ chức đấu thầu lại thì tiếp tục kéo dài thời gian hợp đồng cho đến khi đấu thầu lại.


2. Người trúng thầu phải thực hiện nghiêm chỉnh quy định này và hợp đồng ký kết, nếu vi phạm sẽ bị đình chỉ hợp đồng hoặc xử lý theo quy định đấu thầu và pháp luật hiện hành.
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